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Tóm tắt 
Nghiên cứu thực hiện trên 32 bệnh nhân (BN) viêm teo niêm mạc dạ dày, điều trị tại Khoa Nội tiêu 

hóa, Bệnh viện 103. So sánh kết quả mô bệnh học các mảnh sinh thiết lấy được qua nội soi dải ánh 
sáng hẹp với nội soi ánh sáng trắng. Kết quả cho thấy: sinh thiết dưới nội soi dải ánh sáng hẹp có tỷ 
lệ phát hiện các tổn thương dị sản, loạn sản và ung thư dạ dày sớm cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với nội soi ánh sáng trắng (37,5%, 21,9%, 9,4% so với 21,9%, 9,4%, 0%, p < 0,05). Nội soi dải ánh 
sáng hẹp giúp định vị các tổn thương tốt hơn và hướng dẫn cho sinh thiết vào đúng vị trí tổn thương. 

* Từ khóa: Viêm teo niêm mạc dạ dày; Nội soi dải ánh sáng hẹp. 
 

Study of value of narrow band imaging in diagnosis of 
precancerous lessions and early gactric cancer in atrophy 

chronic gastritis patients 
 

Summary 
The study was carried out on 32 patients with atrophy chronic gastritis who were treated in Digestive 

Department of 103 Hospital, compared between histopathological lessions of specimens taken from 
endoscopy with white light and endoscopy with narrow band imaging (NBI). The result showed that: 
the percentage of well - known precancerous lessions (intestinal metaplasia and dysplasia) and the 
early gastric cancer detected by specimens taken from endoscopy with NBI were higher statistically 
than that taken from endoscopy with white light (37.5%, 21.9%, 9.4% vs 21.9%, 9.4%, 0%, respectively). 
Endoscopy with NBI helps detect locations lession more easily and exactly. 

* Key words: Atrophy chronic gastritis; Narrow band imaging. 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Viêm dạ dày mạn là bệnh khá phổ biến 
trong cộng đồng với tỷ lệ từ 30 - 50%. Bệnh 
tiến triển từ từ, dẫn tới mất dần các tuyến 
của niêm mạc dạ dày và biến đổi dần của 
biểu mô, có thể dẫn đến dị sản, loạn sản 

(những tổn thương tiền ung thư) và ung thư. 
Hiện nay, có nhiều kỹ thuật lấy bệnh phẩm 
như nội soi kết hợp với chải rửa tế bào, nội 
soi sinh thiết dưới hướng dẫn của ánh sáng 
trắng, nội soi nhuộm màu bằng xanh 
methylen và nội soi phóng đại nhuộm màu 
indigo - carmin. Những phương pháp này 

 
* Bệnh viện 103 

Phản biện khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Mùi 



cần nhiều thời gian thực hiện, khả năng định vị tổn thương còn hạn chế, đôi khi gây cho kíp 

soi và BN. Gần đây, nhiều khó khăn với công nghệ xử lý hình ảnh mới, thế hệ máy nội soi có 

dải ánh sáng hẹp (Narrow Band Imaging - NBI) ra đời cho chất lượng hình ảnh nét hơn, độ 

phân giải cao hơn, sử dụng thuận tiện, giúp định vị những tổn thương ở bề mặt niêm mạc, do 

đó nâng cao được khả năng chẩn đoán cũng như sự tin cậy trong chẩn đoán và điều trị bệnh. 

Từ tháng 6 - 2008, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 103 được trang bị dàn máy nội soi EXTRA 

EVIS II có hệ thống xử lý NBI. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Nghiên cứu 

giá trị của phương pháp nội soi có dải ánh sáng hẹp để chẩn đoán tổn thương tiền ung thư và 

ung thư sớm trên BN viêm teo niêm mạc dạ dày. 
 

ĐốI TƯỢNG Và phương pháp          nghiên cứu 

 1. Đối tượng nghiên cứu. 

 32 BN viêm teo niêm mạc dạ dày được điều trị và theo dõi tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh 

viện 103 từ 6 - 2008 đến 3 - 2009. Chẩn đoán viêm teo niêm mạc dạ dày theo phân loại tổn 

thương Sydney (2000): niêm mạc dạ dày nhợt, bề mặt thô, bắt sáng kém,          có thể thấy 

được hệ thống mạch máu dưới niêm mạc. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu mô tả, cắt ngang. BN được khám lâm sàng tỷ mỉ, khai thác những triệu chứng 

lâm sàng của bệnh lý dạ dày mạn tính, nội soi dạ dày bằng máy nội soi EXTRA EVIS II, nhận 

định tổn thương và tiến hành sinh thiết dưới ánh sáng thường 5 mảnh mô theo khuyến cáo 

của hệ thống Sydney cải tiến để đánh giá mô bệnh học (2 mảnh ở hang vị, 2 mảnh ở thân vị 

và 1 mảnh ở góc bờ cong nhỏ dạ dày). Chiếu NBI, quan sát lại toàn bộ dạ dày, nhận định sự 

thay đổi màu sắc để xác định rõ vị trí tổn thương và sinh thiết vào những vị trí tổn thương 

(vùng tổn thương viêm teo bắt màu kém hơn so với niêm mạc xung quanh). Cho tất cả mẫu 

bệnh phẩm ở mỗi vị trí vào từng lọ chứa dung dịch formon 10% trung tính, đánh ký hiệu riêng 

theo phương pháp sinh thiết (ánh sáng thường hay NBI) và vị trí sinh thiết, nhuộm 

hematoxylin và eosin (HE), đọc kết quả tại Khoa Giải phẫu bệnh,  Bệnh viện 103. Nhận định 

kết quả mô bệnh học theo phân loại Whitehead R (1985) và phân độ theo Sydney (1990). 

Xử lý số liệu theo chương trình SPSS 15.0 của Tổ chức Y tế thế giới. So sánh các giá trị 

nghiên cứu bằng test X2. Độ tin cậy 95% và xác suất có ý nghĩa thống kê khi            p < 0,05. 
 

KẾT QUẢ nghiên cứu và                         bàn luận 
 

* Đặc điểm theo tuổi, giới của nhóm BN nghiên cứu: 

Lứa tuổi < 50: 3 BN (9,4%); 51 - 60 tuổi: 7 BN (22,9%); 61 - 70 tuổi: 16 BN (50,0%); > 70 

tuổi: 6 BN (18,7%). 

Tuổi trung bình của nhóm BN trong nghiên cứu là 63,7 ± 10,5 (thấp nhất 45 tuổi, cao nhất 

79 tuổi), nam gặp nhiều hơn nữ. Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi, trong đó lứa tuổi hay gặp 

nhất là 61 - 70 (50,0%).  

Bảng 1: Vị trí tổn thương. 



Hang vị Thân vị Cả hang 
và thân vị

 

n % n % n % 

Tổng

Soi 
thường 

25 78,1 4 12,5 3 9,4 32 

Soi NBI 23 71,9 5 15,6 4 12,5 32 

Tổng 33 12 19 64 
 

Vị trí tổn thương thường gặp là hang vị: khi soi quan sát dưới ánh sáng trắng là 78,1% và 
soi quan sát dưới ánh sáng hẹp là 71,9%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
Kết quả này cũng tương tự nghiên cứu của Tạ Long (2003) trên 560 BN viêm dạ dày mạn 
cho thấy tỷ lệ viêm teo chủ yếu ở vùng hang vị (70,4%), tỷ lệ viêm teo vừa và nặng chiếm 
39%, còn ở thân vị ít khi viêm teo. Tổn thương viêm teo quan sát cả ở hang và thân vị thấy 
với tỷ lệ thấp (9,4% khi soi thường và 12,5% khi soi quan sát dưới NBI). 

Bảng 2: Kết quả chẩn đoán mô bệnh học của 2 phương pháp sinh thiết. 
 

Sinh thiết dưới 
ánh sáng thường 

Sinh thiết     
dưới NBI 

Tổn thương 
giải phẫu 

bệnh 
n = 32 Tỷ lệ      

(%) 
n = 32 Tỷ lệ 

(%) 

 

p 

Viêm teo 22 68,7 10 31,2 < 0,05

Dị sản 7 21,9 12 37,5 < 0,05

Loạn sản 3 9,4 7 21,9 < 0,05

Ung thư sớm 0 0 3 9,4 < 0,05
 

Để đánh giá khả năng chẩn đoán, định vị tổn thương của phương pháp nội soi có dải ánh 
sáng hẹp so với nội soi thông thường; tiến hành sinh thiết đồng loạt 5 vị trí theo khuyến cáo 
của hệ thống Sydney cải tiến quan sát dưới ánh sáng trắng và sinh thiết tổn thương dưới định 
vị của NBI đồng thời trên cùng một BN. Kết quả cho thấy tỷ lệ chẩn đoán viêm teo từ các 
mảnh sinh thiết dưới ánh sáng trắng là 68,7%. Kết quả này tương tự như nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Hòa Bình (2001) gặp 62,5% viêm teo. Đối với những mảnh sinh thiết dưới NBI, tỷ 
lệ gặp viêm teo đơn thuần là 31,2%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ dị sản 
ruột ở nhóm nội soi dải ánh sáng hẹp là 37,5%, cao hơn so với kết quả sinh thiết dưới ánh 
sáng trắng (21,9%). 21,9% số BN được phát hiện có tình trạng loạn sản ở các mức độ khác 
nhau từ những mảnh sinh thiết dưới nội soi có dải ánh sáng hẹp, trong khi chỉ có 9,4% loạn 
sản thấy được qua mảnh sinh thiết dưới ánh sáng trắng (p < 0,05).  

Đặc biệt đã phát hiện 3 BN (9,4%) ung thư dạ dày sớm (ung thư ở lớp niêm mạc) qua nội 
soi sinh thiết dải ánh sáng hẹp mà nội soi sinh thiết thường không phát hiện được. Cả 3 BN 
này đã được cắt vùng niêm mạc ác tính qua nội soi NBI và đang tiếp tục theo dõi. 

Bảng 3: Kết quả mô bệnh học sinh thiết qua NBI theo kết quả sinh thiết thường. 

Sinh thiết qua NBI Sinh thiết 
thường Viêm Dị sản Loạn Ung thư 



 teo ruột sản sớm 

Viêm teo      
(n = 22) 

10 9 3 0 

Dị sản ruột 
(n = 7) 

0 3 3 1 

Loạn sản 
(n = 3) 

0 0 1 2 

Ung thư 
sớm (n = 0) 

0 0 0 0 

Tổng 10 12 7 3 

Để thấy rõ hơn giá trị của phương pháp sinh thiết dạ dày qua nội soi có dải ánh sáng hẹp, 

chúng tôi phân tích cụ thể hơn kết quả mô bệnh học của 2 phương pháp sinh thiết. 22 BN có 

kết quả mô bệnh học là viêm teo đơn thuần từ các mảnh sinh thiết dưới ánh sáng trắng, khi 

sinh thiết dưới NBI phát hiện 9 BN đã có tình trạng dị sản ruột và 3 BN loạn sản, trong khi chỉ 

có 10 BN là viêm teo đơn thuần. Cũng tương tự như vậy, ở nhóm BN có tổn thương dị sản 

qua sinh thiết thường (7 BN), khi sinh thiết dưới NBI đã phát hiện được 1 BN ung thư dạ dày ở 

lớp niêm mạc và 3 BN loạn sản dạ dày. 2 BN ung thư dạ dày sớm cũng đã được chẩn đoán 

qua sinh thiết NBI ở nhóm BN loạn sản. Kết quả này cho thấy sinh thiết 5 mảnh mô dưới ánh 

sáng trắng đã bỏ sót những tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm, phù hợp với nghiên cứu 

của Zimaity (1999) và Cassaro (2000). 

Tóm lại, nghiên cứu này cho thấy khả năng chẩn đoán dị sản, loạn sản và ung thư sớm từ 

các mảnh sinh thiết qua nội soi dải ánh sáng hẹp đều cao hơn so với nội soi dưới ánh sáng 

trắng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nội soi dải ánh sáng hẹp có thể phát hiện 

những tổn thương nhỏ, đánh giá sự thay đổi phân bố của hệ thống lưới mao mạch dưới niêm 

mạc, từ đó giúp các nhà nội soi định hướng sinh thiết đúng vị trí tổn thương. Kết quả nghiên 

cứu này cũng khá phù hợp với các nghiên cứu của nhiều tác giả khi nghiên cứu về nội soi dải 

ánh sáng hẹp. 

KẾT LUẬN 
 

- Dưới nội soi có dải ánh sáng hẹp, tỷ lệ phát hiện các tổn thương dị sản, loạn sản, đặc biệt là 
ung thư dạ dày giai đoạn sớm từ các mảnh mô sinh thiết cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
kết quả nội soi ánh sáng trắng. 

- Kết quả trên khẳng định giá trị của nội soi dải ánh sáng hẹp trong việc định vị tổn thương 
và hướng dẫn cho sinh thiết vào đúng vị trí, giúp phát hiện sớm các tổn thương để có biện 
pháp xử trí kịp thời. 
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